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LỜI NÓI ĐẦU 

Sau gần 10 năm được giới thiệu vào Việt Nam, 

đến nay Sản xuất sạch hơn (SXSH) đã bắt đầu 
được các doanh nghiệp công nghiệp quan tâm áp 
dụng thử nghiệm vào hoạt đồng sản xuất. Trong 5 
năm hoạt động (1998 - 2003), Trung tâm Sản xuất 
sạch Việt Nam đã cùng 50 doanh nghiệp trên cả 
nước một lần nữa khẳng định những ưu việt của 
tiếp cận SXSH trong quản lý môi trường công 
nghiệp.  Việc đánh giá SXSH đã thực sự giúp các 
doanh nghiệp nâng cao năng suất, ổn định & cải 
thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu suất sử 
dụng nguyên liệu, năng lượng, hoá chất, nước, và 
sức lao động, đem lại lợi ích kinh tế cho các doanh 
nghiệp, đồng thời cũng giảm được một lượng đáng 
kể các chất thải và chất ô nhiễm phát thải vào môi 
trường, và cải thiện môi trường làm việc cho người 
công nhân. Những lợi ích này góp phần tích cực 
vào nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh 
nghiệp. Khái niệm SXSH ở một chừng mực nào đó 
được hiểu thống nhất và đúng bản chất hơn trong 
cộng đồng công nghiệp và được nhận biết như 
một chiến lược hướng tới sự phát triển công nghiệp 
bền vững. 

Năm 2003, các hoạt động xúc tiến SXSH của 
Trung tâm SXSVN đã tập trung cho ngành gia 
công và hoàn tất các sản phẩm kim loại. Kết quả 
cụ thể được tóm tắt trong báo cáo này. 

Thay mặt Trung tâm SXSVN, tôi xin chân thành 
cảm ơn sự hỗ trợ của cơ quan tài trợ - SECO, cơ 
quan điều hành - UNIDO, các Bộ, Hội đồng Cố 
vấn, Viện chủ quản, các cơ quan đối tác, các công 
ty và cá nhân tham gia các hoạt động do Trung 
tâm tổ chức đã giúp chúng tôi đạt được các mục 
tiêu và chỉ tiêu của năm 2003. Đặc biệt, tôi xin 
trân trọng cảm ơn GS. Heinz Leuenberger, Cố vấn 
trưởng của Trung tâm, về những đóng góp to lớn 
của ông kể trong việc phát triển, điều hành và 
thực hiện Kế hoạch hoạt động và cung cấp dịch 
vụ của Trung tâm.  

Chúng tôi hy vọng tiếp tục được hợp tác với tất cả 
quý vị trong tương lai. 

PGS. TS. Trần Văn Nhân 

Giám đốc Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam 

Trong 5 năm vừa qua, Trung tâm SXSVN đã đạt 

được những kết quả hoạt động rất ấn tượng. Đánh 
giá SXSH ở một số ngành công nghiệp cho thấy 
rõ lợi ích của phương pháp này và trở nên hữu ích 
đối với các cơ sở công nghiệp Việt Nam. Các hội 
nghị chuyên đề nâng cao nhận thức diễn ra trên 
toàn quốc và một số khoá đào tạo chuyên sâu kết 
hợp thực hành dành cho các chuyên gia về SXSH 
đã tạo ra nền móng cho sự phát triển của SXSH ở 
Việt Nam. Tuy nhiên, để nâng cao năng suất và 
tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp thì còn 
nhiều việc phải làm. Việc tái thiết một dây chuyền 
sản xuất hoàn chỉnh, bao gồm cả áp dụng công 
nghệ mới và sạch hơn sẽ là cần thiết để đạt được 
lợi ích toàn diện khi áp dụng tiếp cận SXSH. Một 
lần nữa, đó là những bước đầu tiên để hướng tới 
phát triển công nghiệp bền vững. Thiết kế sản 
phẩm mới, trách nhiệm xã hội, quản lý tiến bộ 
công nghệ và phân tích vòng đời sản phẩm sẽ trở 
thành những vấn đề mới trong cộng đồng công 
nghiệp. Trung tâm SXSVN sẽ góp phần vào sự 
phát triển này bằng cách chú trọng và củng cố các 
hoạt động chủ đạo của mình, tìm kiếm các đối tác 
mạnh cùng Trung tâm cung cấp dịch vụ trọn gói 
cho các doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là trong 
những năm tới, Trung tâm SXSVN sẽ phát triển 
các dịch vụ mới, hấp dẫn và hướng nhiều vào 
công nghệ kết hợp với các dịch vụ riêng biệt về an 
toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, hệ thống quản lý 
môi trường (ISO 14001) và giải trình trách nhiệm 
xã hội. Trung tâm SXSVN cũng sẽ cố gắng tạo 
ảnh hưởng tới việc thiết kế công nghệ mới theo 
hướng sử dụng tàI nguyên hữu hiệu hơn. 

TÔI muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các cơ quan cấp 
Bộ của Việt Nam và các tổ chức đối tác đã làm 
việc cùng Trung tâm SXSVN, cơ quan tàI trợ 
SECO và UNIDO, các cán bộ của Viện Khoa học 
và Công nghệ MÔI trường (INEST) và Trung tâm 
SXSVN về sự nỗ lực công tác và đóng góp của  
họ. Cuối cùng, tôI muốn đặc biệt cảm ơn tất các 
các quý vị về sự hợp tác và đoàn kết tốt đẹp trong 
những năm qua. 

GS. TS. Heinz Leuenberger 

Cố vấn trưởng, Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam 

 



Trong 5 năm hoạt động của mình, Trung tâm 

SXSVN đã đóng góp tích cực vào việc phổ biến 
nguyên tắc và thực hành SXSH ở Việt Nam; Trung 
tâm đã tạo dựng được một vị thế đáng nể là cơ quan 
cung cấp dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực này mà 
danh tiếng đã vượt qua biên giới quốc gia đến với các 
nước làng giềng Lào và Campuchia. 

Theo thời gian, Trung tâm SXSVN đã ứng dụng các 
công cụ, từ các chiến dịch nâng cao nhận thức, 
chương trình giảng dạy tại các trường kỹ thuật được 
thiết kế đặc biệt và các sáng kiến đào tạo khác cho 
tới đánh giá chi tiết tại nhà máy nhằm tìm ra các cơ 
hội SXSH, biến SXSH thành một phần quan trọng 
trong chiến lược kinh doanh của nhiều doanh nghiệp 
ở Việt Nam. 

Các trường hợp tự ứng dụng SXSH đang dần trở nên 
thịnh hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Tuy 
nhiên, như được trình bày trong Báo cáo năm này, 
đến nay, các doanh nghiệp đã thực hiện hầu hết các 
giải pháp chi phí thấp, chủ yếu là quản lý tốt nội vi, 
trong danh sách các giải pháp SXSH đã được đề ra 
khi tiến hành đánh giá tại cùng với Trung tâm 
SXSVN. 

ở cấp quốc gia, việc phổ biến các thành tựu do áp 

dụng các giáp pháp này đã làm tan biến các mối 
nghi ngại trước đó và mở ra một thị trường SXSH mà 
ở đó Trung tâm sẽ khuyến khích các nhà cung cấp 
dịch vụ có đủ năng lực cùng tham gia. Trong khi đó, 
Trung tâm lại nỗ lực chuyển hướng hoạt động của 
mình sang giai đoạn thứ hai là các lựa chọn công 
nghệ và thay thế các thiết bị cũ kỹ bằng các thiết bị 
mới hơn, thân thiện với môi trường hơn. 

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tự 
nguyện áp dụng các công nghệ sạch hơn  (CT) trong 
tương lai, Trung tâm SXSVN sẽ tăng cường hoạt 
đông của mình trên lĩnh vực này. Trung tâm sẽ phải 
thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nhà 
cung cấp Việt Nam và nước ngoài về các khoản hỗ 
trợ hoặc vay trợ giá để thuận lợi cho những quyết 
định đầu tư CT của các công ty trong nước. Cuối 
cùng, Trung tâm cũng sẽ phải hợp tác chặt chẽ với 
các nhà hoạch định chính sách về khoa học và công 
nghệ của Việt Nam để thiết lập các điều kiện khung 
đưa các công ty của Việt Nam vào công cuộc phát 
triển kinh tế “xanh hơn”. 

Philippe ScholtÐs,  

Trưởng đại diện UNIDO tại Việt Nam 

Qủa là thú vị khi nhận ra rằng Trung tâm SXSVN 

đã trải qua 5 năm hoạt động. Những thành tựu mà 
Trung tâm đạt được trong thời gian qua là rất đáng 
khen ngợi. Điều này được phản ánh đầy đủ qua 
một thực tế rằng đây là Trung tâm SXS đầu tiên 
được chứng nhận ISO 9000 và ISO 14000. SXSH 
đã trở thành một chiến lược được thông qua ở Việt 
Nam và Trung tâm đã tạo dựng được danh tiếng 
cho mình. 

Tôi đã có nhiều dịp làm việc cùng các cán bộ của 
Trung tâm SXSVN, trước tiên với tư cách là một 
chuyên gia xây dựng năng lực về đánh giá SXSH, 
và sau này cùng với họ thực hiện dự án lồng ghép 
sử dụng năng lượng hiệu quả với SXSH. Tôi đánh 
giá cao sự hợp tác và công hiến của các cán bộ 
trong Trung tâm và sự lãnh đạo hiệu quả của 
Giám đốc Trần Văn Nhân. Trung tâm đã đáp lại 
một cách tài tình trước những thách thức và giờ 
đây đã trở thành một cơ quan xuất sắc trên lĩnh 
vực SXSH của quốc gia. 

Tôi muốn nhân cơ hội này chúc mừng Trung tâm 
SXSVN vì những thành tựu của họ và chúc họ 

luôn thành công. 

Surya P.Chandak 

Trưởng bộ phận Sản xuất sạch hơn & An toàn hơn 
và Tiêu thụ bền vững 

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) 

Sản xuất sạch hơn 

Sản xuất sạch hơn là sự áp dụng liên tục một chiến lược 
miôi trường tổng hợp mang tính phòng ngừa trong các 
quá trình sản xuất, các sản phẩm và dịch vụ nhằm tăng 
hiệu quả sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và 
môi trường.  

Đối với các quá trình sản xuất: SXSH bao gồm bảo toàn 
năng lượng và nguyên liệu, loại bỏ các nguyên liệu độc 
hại,  giảm lượng và độc tính của các nguồn phát thải 
ngay tại nơi sản xuất.  

Đối với các sản phẩm: SXSH bao gồm giảm các ảnh 
hưởng tiêu cực trong suốt vòng đời sản phẩm từ khâu 
khai thác nguyên liệu tới khâu thải bỏ cuối cùng.   

Đối với các dịch vụ: SXSH đưa các mối quan tâm về môi 
trường vào quá trình thiết kế và cung cấp dịch vụ.  

SXSH đòi hỏi sự thay đổi thái độ, thực hành quản lý môi 
trường có trách nhiệm và đánh giá các giải pháp kỹ 
thuật.  

Định nghĩa của UNEP  
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CHÍNH SÁCH 

Cùng với việc thực hiện một hệ thống quản lý tổng hợp 
ISO 9001 and ISO 14001, Trung tâm SXSVN đã xây 
dựng và duy trì một chính sách về Chất lượng và Môi 
trường như sau: 

 

Trên cơ sở Chính sách của mình, chúng tôi đã 
xây dựng những nguyên tắc sau: 

 Hoạt động của tất cả các cán bộ của Trung tâm đều 
có ảnh hưởng tới chất lượng của các dịch vụ và hiện 
trạng môi trường, do vậy các cán bộ phải có trách 
nhiệm đối với các công việc được giao; 

 Tất cả các cán bộ phải thông báo cho ban lãnh đạo 
nếu họ không thể đáp ứng theo yêu cầu của khách 
hàng, và 

 Tất cả các cán bộ phải học hỏi và chia sẻ kinh 
nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Chính sách Chất lượng và Môi trường 

Trung tâm SXSVN là một tổ chức tri thức có chức năng cung 
cấp các giải pháp SXSH, góp phần tạo ra các giá trị gia tăng 
cho ngành công nghiệp, các công ty tư vấn, các cơ quan 
nghiên cứu, giáo dục và các tổ chức chính phủ. 

Là đầu mối quốc gia về SXSH chúng tôi cam kết liên tục cải 
thiện và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Chúng tôi cam kết 
sẽ tuân thủ các qui định pháp luật và Tuyên ngôn Quốc tế về 
SXSH. 

Chúng tôi sẽ liên tục phấn đấu để nâng cao chất lượng của 
các giải pháp và dịch vụ cũng như cải thiện hiệu quả của Hệ 
thống quản lý tổng hợp.  

QTW 00976           ETW 00053 

Trung tâm chúng tôi đã được chứng nhận 
ISO 9001 và 14001 trong năm 2002 

Trung tâm SXSVN trong những ngày đầu thành lập 

Hệ thống quản lý tổng hợp sẽ không chỉ có lợi cho 
chúng tôi mà cũng sẽ giúp các doanh nghiệp công 
nghiệp có được môi trường làm việc tốt hơn và 
sạch hơn. 
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TẦM NHÌN Và NHIỆM VỤ 

Mục tiêu lâu dài của Trung tâm SXSVN là đóng vai trò 
xúc tác và điều phối trong việc thúc đẩy SXSH tại Việt 
Nam.  

Nhiệm vụ của Trung tâm gồm: 

 Đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, các 
hiệp hội công nghiệp, các công ty tư vấn, các viện 
nghiên cứu, cơ quan giáo dục, và các cơ quan quản lý 
công nghiệp và môi trường của Chính phủ về các 
phương pháp triển khai SXSH; 

 Đánh giá SXSH tại các cơ sở công nghiệp để chứng 
minh các ưu điểm của tiếp cận này, đồng thời điều 
chỉnh tiếp cận SXSH đã phát triển trên thế giới cho 
phù hợp với các điều kiện Việt Nam; 

 Hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và khuyến nghị 
về phương thức thúc đẩy áp dụng SXSH trong các cơ 
sở công nghiệp và thông qua văn bản pháp luật; 

 Thúc đẩy giới thiệu và nâng cao nhận thức về SXSH 
trong các cơ sở công nghiệp và các cơ quan chính 
quyền; 

 Hỗ trợ các trường đại học trong việc lồng ghép nội 
dung SXSH vào chương trình giảng dạy; 

 Phối hợp hoạt động với các cơ quan trong nước và 
quốc tế với mục tiêu hỗ trợ công tác bảo vệ môi 
trường mang tính phòng ngừa; và  

 Hoạt động như một đầu mối của mạng lưới các Trung 
tâm Sản xuất sạch Quốc gia của UNEP/UNIDO. 

Chương trình đào tạo cho cán bộ huấn luyện SXSH 
đầu tiên vào năm 1999 

SXSH đã minh chứng được những ưu điểm của 
mình trong các ngành công nghiệp khác nhau, các 
công ty khác nhau về quy mô và quyền sở hữu 

Lễ ký Tuyên ngôn quốc tế về SXSH của 
Chính phủ Việt Nam 

Thành tựu về SXSH tại các công ty tham gia 
chương trình đã được phổ biến trên các phương 
tiện thông tin đại chúng 

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị bàn tròn Châu ¸ - Thái Bình 

Dương về SXSH 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Trung tâm SXSVN được thành lập vào năm 1998 trong 
khuôn khổ dự án “Trung tâm Sản xuất sạch Quốc gia” 
của UNIDO/ UNEP. Dự án này do Chính phủ Thụy Sĩ  tài 
trợ thông qua Ban Thư ký Nhà nước về các Vấn đề Kinh 
tế (SECO) và văn phòng tại Viện Khoa học và Công 
nghệ Môi trường thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà 
nội. 

Hội đồng Cố vấn 

Hội đồng Cố vấn của Trung tâm SXS Việt Nam gồm 12 
thành viên thuộc các cấp Vụ của các Bộ ngành và các cơ 
quan có liên quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công 
nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Sở Tài nguyên 
và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, Tổ chức phát triển Công 
nghiệp Liên Hợp Quốc và Ban thư ký Nhà nước về Các 
vấn đề Kinh tế/Cơ quan Hợp tác và Phát triển của Thụy 
Sĩ. Chủ tịch Hội đồng là PGS.TS. Hoàng Bá Chư, Phó 
Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. 

Cơ cấu tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.  Cơ cấu tổ chức của Trung tâm SXSVN. 

Mạng lưới hoạt động của Trung tâm Sản xuất sạch Quốc gia 
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• Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(MOET) 

• Đại học Bách khoa Hà 
Nội/Viện Khoa học và Công 
nghệ Môi trường (INEST) 

• Chương trình Sản xuất sạch 
hơn của UNIDO/UNEP  

• Chính phủ Thụy Sĩ: Ban thư 
ký Nhà nước về Các vấn đề 
Kinh tế (SECO) 

 

Trung tâm SXSVN 

Giám đốc Cố vấn trưởng 
(CTA) 

Hội đồng 
Cố vấn 
 

Phó giám đốc 
 

Thông tin 
và tiếp thị 

Đào tạo  Khuyến 
nghị về 

chính sách 

Trình diễn kỹ 
thuật tại nhà 

máy  
 

Khối hành chính 
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Đội ngũ cán bộ 

Tính đến cuối năm 2003, Trung tâm SXSVN có16 cán bộ 
làm việc toàn thời và 2 cán bộ bán thời. Trung tâm có 3 
cán bộ có bằng tiến sĩ, 5 cán bộ có bằng thạc sĩ, và 7 cán 
bộ là kỹ sư.  

Trong năm 2003, Trung tâm SXSVN đã cử một cán bộ 
tham dự chương trình đào tạo 2 tuần về SXSH và Sử 
dụng năng lượng hiệu quả tại Philippin 2 cán bộ được cử 
tham dự chương trình đào tạo 3 tuần về xử lý và hoàn tất 
bề mặt kim loại tại Thuỵ Sĩ. Trung tâm cũng có 1 cán bộ 
tham gia khoá đào tạo 3 tuần về an toàn và sức khoẻ 
nghề nghiệp tại Đan Mạch và 1 cán bộ khác tham dự lớp 
huấn luyện 1 tuần về Kiểm toán viên trưởng ISO14001 tại 
Hà Nội.   

Ban lãnh đạo và cán bộ của Trung tâm đã được đào tạo 
liên tục thông qua các hội nghị chuyên đề, hội thảo và hội 
nghị bàn tròn quốc tế về SXSH.  

      Đối tác và mạng lưới 

Trung tâm SXSVN đã thiết lập quan hệ cộng tác lâu dài 
với Viện Công nghệ Môi trường của Trường Đại học Khoa 
học ứng dụng Basel - Thuỵ Sĩ. Trung tâm giữ liên lạc với 
rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước hoạt động trên 
lĩnh vực môi trường và SXSH để trao đổi sinh viên và cán 
bộ thực tập. 

Nằm trong mạng lưới của UNIDO/UNEP, Trung tâm 
SXSVN hoạt động phối hợp chặt chẽ với 29 Trung tâm 
SXS quốc gia khác trên thế giới cũng như các thành viên 
của Hội nghị Bàn tròn châu ¸ - Thái Bình Dương về 

SXSH. Trung tâm SXSVN cũng đang xây dựng một mạng 
lưới chính thức các chuyên gia và cơ quan hoạt động trên 
cùng lĩnh vực trên khắp Việt Nam trong những năm tới. 

Cơ sở vật chất 

Trung tâm SXSVN và Viện chủ quản INEST đã được 
trang bị các thiết bị phân tích hiện trường phục vụ cho cả 
hoạt động đánh giá nhanh và đánh giá chi tiết tiêu thụ 
nguyên vật liệu và năng lượng trong một số ngành công 
nghiệp khác nhau.   

Thư viện của Trung tâm hiện có khoảng 600 đầu sách và 
tạp chí liên quan đến lĩnh vực môi trường, Sản xuất sạch 
hơn và quản lý môi trường. Ngoài ra, có khoảng trên 
1.000 đầu sách và báo cáo được lưu trữ trong thư viện 
điện tử. Tất cả các cán bộ của Trung tâm đều có thể truy 
cập Internet thông qua kết nối ADSL. 

Đội ngũ cán bộ của Trung tâm 
 
PGS.TS. Trần Văn Nhân - Giám đốc Trung tâm 
TS. Ngô Thị Nga - Phó giám đốc Trung tâm 
ThS. Đỗ Trọng Mùi - Chuyên gia SXSH 
KS. Đinh Mạnh Thắng - Chuyên gia SXSH 
Mr. Nguyen Quang Trung-  Chuyên gia SXSH 
ThS. Vũ Tường Anh - Chuyên gia SXSH 
ThS. Tăng Thị Hồng Loan - Chuyên gia SXSH 
ThS. Nguyễn Thanh Tâm - Chuyên gia SXSH  
KS. Nguyễn Lê Hằng - Chuyên gia SXSH  
ThS. La Trần Bắc - Chuyên gia SXSH 
KS. Phạm Sinh Thành - Cán bộ hỗ trợ 
KS. Bùi Mạnh Cường - Cán bộ  hỗ trợ 
KS. Định Quang Hưng - Cán bộ  hỗ trợ 
KS. Trần Đức Chung - Cán bộ hỗ trợ 
KS. Vũ Minh Trang - Cán bộ hỗ trợ 
CN. Vũ Thanh Tú- Thư ký 
Phạm Thế Hùng - Lái xe 
GS. TS. Heinz Leuenberger – Cố vấn trưởng kỹ thuật 
 

 
 
Tập thể Trung tâm SXSVN trước văn phòng mới 
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2003 

Trong năm 2002, Trung tâm đã đạt được, thậm chí vượt 
mức các chỉ tiêu đặt ra trong Kế hoạch hoạt động. Kết 
quả của đợt đánh giá giám sát đối với 2 chứng chỉ 
ISO9001 và ISO14001 đã minh chứng tính bền vững của 
hệ thống quản lý về chất lượng và môi trường của Trung 
tâm. 

Trong năm 2003, Trung tâm đã tập trung vào việc xây 
dựng năng lực SXSH cho ngành công nghiệp hoàn tất 
sản phẩm kim loại và bắt đầu cung  cấp dịch vụ cho các 
dự án quốc tế tại Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với tổng cộng 177 công-tháng (hoặc tương đương 15 
công-năm) trong năm 2003, Trung tâm SXSVN đã thực 
hiện khối lượng công việc gấp đôi so với năm 2002. 
Trung tâm đã tổ chức 22 khoá đào tạo cho 1,957 người-
ngày (bao gồm cả 60 người-ngày được đào tạo kết hợp 
với đi khảo sát thực tế), 10 hội nghị chuyên đề với 417 
người-ngày, và hoàn thành 15 đánh giá SXSH đầy đủ, 
cùng với một loạt các hoạt động khác được trình bày dưới 
đây. 

 
Tại 1 công ty tham gia trình diễn 

 

Tuỳ theo loại hình dịch vụ tại doanh nghiệp, cán bộ 
của Trung tâm có thể trực tiếp tiến hành đo đạc 
hoặc hướng dẫn thu thập số liệu cho đội SXSH  

Khoá đào tạo chuyên sâu về SXSH được thiết kế và tổ chức cho 
ngành công nghiệp gia công và hoàn tất sản phẩm kim loại 
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Các học viên tiếp thu kiến thức thông qua nghe 
giảng trên lớp, tham quan công ty và làm việc 
với đội SXSH của công ty 

ĐÀO TẠO 

Việc thiếu đội ngũ kỹ thuật được đào tạo căn bản và có 
kinh nghiệm về SXSH hiện là một trong những trở ngại 
chính đối với quá trình triển khai SXSH trong ngành công 
nghiệp Việt Nam. Vì vậy, một trong các hoạt động chính 
của Trung tâm là, thông qua đào tạo, xây dựng một cơ sở 
đội ngũ chuyên gia SXSH.   

Trong năm 2003, Trung tâm đã cung cấp 3 loại hình đào 
tạo:  

- Đào tạo theo ngành sản xuất: đây là chương trình 
đào tạo chuyên sâu được tổ chức cho đại diện 
của ngành công nghiệp được lựa chọn và những 
nhà cung cấp dịch vụ/xúc tiến SXSH có tiềm 
năng. 

- Đào tạo các kỹ năng: Thông qua các khoá học 
này, những học viên trước đây của các khoá đào 
tạo chuyên sâu hoặc những nhà cung cấp dịch 
vụ SXSH sẽ được mở mang thêm kiến thức và kỹ 
năng của mình. 

- Đào tạo theo yêu cầu: Trung tâm cũng thiết kế và 
cung cấp các khoá học liên qua tới SXSH theo 
yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. 

Cho tới nay, tất cả các loại hình đào tạo này đều đã 
thành công trong việc đạt được các mục tiêu của 
mình. Tổng quát về hoạt động đào tạo năm 2003 
được mô tả trong bảng dưới đây.  

Bảng 1.  Tổng quát về hoạt động đào tạo năm 2003  

Loại 
hình 

Kế hoạch 
(người- 
ngày) 

Kết quả 
(người-
ngày) 

Chú ý 

Đào tạo 
theo 
ngành 
sản xuất 

210 183 Module cuối cùng của 
chương trình đào tạo cho 
ngành gia công và hoàn tất 
sản phẩm kim loại  sẽ được tổ 
chức vào tháng 2 năm 2004 

Đào tạo 
các kỹ 
năng 

135 163 Cung cấp để bổ trợ kiến thức 
cho các học viên SXSH đã 
được cấp chứng chỉ 

Đào tạo 
theo yêu 
cầu 

50 1611 Nhu cầu thực tế cao hơn 
nhiều so với dự kiến 

Mặc dù chương trình đào tạo cho ngành hoàn tất sản 
phẩm kim loại đến cuối năm 2003 chưa kết thúc, nhưng 
các kết quả của hoạt động đao tạo đã vượt quá chỉ tiêu 

Đào tạo tại Công ty Xuân Hoà 

Các học viên tại khoá đào tạo theo ngành 
sản xuất 

Làm việc theo nhóm trong lớp đào tạo tại 
Tp. Việt Trì 
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đặt ra. Đây là một thế mạnh của Trung tâm do bản chất 
là một bộ phận trong trường đại học. 

Chương trình đào tạo theo ngành sản xuất 

Chương trình đào tạo chuyên sâu, hay đào tạo theo 
ngành sản xuất, được tổ chức kết hợp với hoạt động trình 
diễn tại nhà máy nhằm giúp cho các học viên thu lượm 
được kinh nghiệm đánh giá SXSH. Tổng thời gian của 
chương trình đào tạo này là 15 ngày trên lớp và khoảng 
11 - 15 ngày làm việc thực tế tại công ty. Nội dung 
chương trình này được trình bày trong bảng 2.  Giữa mỗi 
module, các học viên và giảng viên sẽ cùng làm việc tại 
công ty để có được các kinh nghiệm thực tiễn. Kết thúc 
chương trình, các học viên sẽ có thể thực hiện đánh giá 
sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và làm việc với 
nhóm SXSH của công ty để xây dựng các cơ hội nhằm 
giúp tăng tính cạnh tranh cho công ty. Họ sẽ trở thành 
những nhà cung cấp dịch vụ/xúc tiến SXSH tiềm năng 
của Việt Nam.  

Trong năm 2003, Trung tâm tập trung hoạt động đào tạo 
này vào ngành gia công và hoàn tất sản phẩm kim loại. 
Các học viên đến từ các công ty trong ngành, các cơ 
quan quản lý môi trường, cơ quan tư vấn và viện nghiên 
cứu từ các miền khác nhau của đất nước. Khi kết thúc 
chương trình các học viên đã gặt hái được cả kiến thức lý 
thuyết và kinh nghiệm thực tế và có khả năng thực hiện 
đánh giá SXSH với một vài hỗ trợ nhỏ của Trung tâm.  

Chương trình đào tạo này sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 
2004. Trung tâm dự kiến sẽ có thêm 15 - 17 học viên 
được cấp chứng chỉ, nâng tổng số học viên được Trung 
tâm đào tạo chuyên sâu về SXSH lên tới con số 100. 

Bảng 2. Tổng quan về chương trình đào tạo chuyên sâu gồm 4 module 

Các module 

Phương pháp luận SXSH 
5 ngày 

Đánh giá SXSH 
4 ngày 

Đánh giá SXSH 
3 ngày 

Hoàn thành đánh giá SXSH 
3 ngày  

• Giới thiệu về SXSH 
• Quá trình sản xuất của 

ngành - giới thiệu 
chung 

• Phương pháp luận 
đánh giá SXSH 

• Tham quan công ty 
• Bước khởi động 
• Sử dụng năng lượng 

hiệu quả trong sản 
xuất công nghiệp 

• Trình bày thực hiện đánh giá 
sơ bộ 

• Thảo luận về kết quả thực hiện 
và các khó khăn 

• Nghiên cứu điển hình để minh 
hoạ phương pháp luận 

• Tính khả thi của các lựa chọn 
SXSH 

• Quá trình sản xuất - các vấn 
đề môi trường đáng quan tâm 

• Thực hiện các giải pháp quản 
lý nội vi và giải pháp chi phí 
thấp 

• Tham quan công ty 

• Trình bày quá trình 
đánh giá 

• Thảo luận về kết 
quả thực hiện và 
các khó khăn 

• Công nghệ tốt 
nhất hiện có trong 
ngành 

• Nghiên cứu khả thi 
cho các lựa chọn 
SXSH 

• Tham quan công 
ty 

• Trình bày báo cáo đánh 
giá và tiến độ thực hiện 

• Các công nghệ xử lý 
nước thải ngành ở Việt 
Nam 

• Lập hồ sơ xin vay vốn 
cho giải pháp SXSH 

• HTQLMT, ISO 14001 và 
SXSH 

• Trao chứng chỉ 

 
Thí nghiệm trong 1 module của chương trình 
đào tạo chuyên sâu cho ngành gia công và 
hoàn tất sản phẩm kim loại 

Các học viện của chương trình đào tạo theo 
ngành sản xuất năm 2003 
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Đào tạo các kỹ năng 

Các khoá học này được tổ chức tại Việt Nam chủ yếu 
dành cho các nhà cung cấp dịch vụ SXSH và cán bộ của 
Trung tâm, giúp họ cải thiện và mở rộng các kỹ năng của 
minh trong khi thực hiện đánh giá SXSH.  

Trong năm 2003, Trung tâm đã tổ chức 2 khoá đào tạo 
của loại hình này cho 39 học viên về Quản lý chất lượng 
tổng hợp và Hiệp định môi trường đa phương (5 ngày, 
tháng 8/2003) và Hệ thống quản lý môi trường và các 
công cụ (3 ngày, tháng 10/2003). 

“Loại hình đào tạo này rõ ràng sẽ hỗ trợ cho việc phổ 
biến và thực hiện SXSH”. (phản hồi của học viên trong bản đánh 

giá khoá học Quản lý chất lượng tổng hợp và Hiệp định môi trường đa 
phương) 

Đào tạo theo yêu cầu 

Thực tế cho thấy nhu cầu của các dự án do VCEP, UNEP 
và DANIDA thực hiện về loại hình đào tạo này rất lớn. 
Ngoài phần giới thiệu về SXSH, nhu cầu trong năm 2003 
tập trung vào các vấn đề có liên quan như hệ thống quản 
lý môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả, an toàn và 
sức khoẻ nghề nghiệp.  

Trong năm 2003, Trung tâm đã thiết kế và thực hiện 17 
khoá đào tạo cho 1611 người-ngày. Những khoá đào tạo 
này không chỉ nhằm cung cấp kỹ năng SXSH để cải thiện 
hiệu suất sản xuất cho các cán bộ công nghiệp, mà còn 
giúp các cán bộ nhà nước hiểu được làm thế nào để giám 
sát và làm việc cùng với các cơ sở công nghiệp. Các 
chương trình đào tạo đã được khách hàng đánh giá tốt cả 
về mặt thiết kế và thực hiện. 

 
Đào tạo về SXSH - An toàn và Sức khoẻ Nghề 
nghiệp cho dự án “Phát triển Đô thị và Công 
nghiệp Việt Trì” do DANIDA tài trợ  
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DỊCH VỤ TẠI DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu của chương trình trình diễn là nhằm minh chứng 
các lợi ích của SXSH khi được thực hiện tại các cơ sở 
công nghiệp Việt Nam. Hơn nữa, chương trình trình diễn 
cũng được sử dụng để cung cấp cơ hội thực hành cho 
các học viên tham dự chương trình đào tạo chuyên sâu.  

Từ năm 1999, cùng với nhóm SXSH của công ty tham gia 
chương trình, cán bộ của Trung tâm đã chứng minh lợi ích 
của SXSH trong các ngành Giấy và Bột giấy, Dệt, Hoàn 
tất sản phẩm kim loại, Vật liệu xây dựng, Thực phẩm và 
đồ uồng. Các công ty tham gia chương trình đã bố trí 
nhân lực của mình để duy trì SXSH tại công ty mình. 

 

 

Trong năm 2003, Trung tâm đã tập trung các nỗ lực của 
mình không chỉ vào đánh giá SXSH mà cả vào việc lồng 
ghép sử dụng năng lượng hiệu quả, an toàn và sức khoẻ 
nghề nghiệp. áp dụng tiếp cận đánh giá SXSH kết hợp 

với sử dụng năng lượng hiệu quả Mang lại những lợi ích 
rất đáng quan tâm.  

 
Một trong những buổi làm việc sau khởi động 
trong quá trình đánh giá  

 

Làm việc với một công ty ngành hoàn tất  
sản phẩm kim loại 

 

Đo đạc bằng máy phân tích khói lò có thể minh 
chứng tiềm năng của SXSH ngay tại hiện trường 

 

Chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả cho 
thấy sẽ mang lại cho doanh nghiệp những 
khoản tiết kiệm đáng kể 
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Tiến hành đánh giá 

Trong năm 2003, Trung tâm đã khởi động 6 chương trình 
tổng hợp về SXSH tại trên 50 công ty. Các công ty này 
thuộc các ngành Dệt, Giấy và Bột giấy, sản phẩm kim 
loại, hoá chất, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, 
plastic, gỗ, đồ uống và sản xuất đường.  Đến cuối năm 
2003, 15 công ty đã hoàn thành xong 1 chu trình đánh 
giá, các công ty còn lại sẽ kết thúc công việc này vào 
cuối năm 2004. 

Trung tâm SXSVN sử dụng 3 phương pháp tiếp cận sau: 

- Đào tạo thực hành kết hợp với trình diễn kỹ thuật 
đánh giá: Trung tâm tổ chức chương trình đào tạo 
chuyên sâu (gồm 4 module). Các cán bộ kỹ thuật 
được công ty lựa chọn sẽ tham gia chương trình đào 
tạo và ứng dụng những gì tiếp thu được vào thực tiễn 
sản xuất tại công ty với sự hỗ trợ của cán bộ Trung 
tâm. Đào tạo tại công ty cũng được thực hiện cho toàn 
đội SXSH của công ty. Tiếp cận này được áp dụng 
cho các công ty thuộc ngành sản xuất trọng tâm trong 
năm. Khi kết thúc chương trình, cán bộ kỹ thuật có khả 
năng tự duy trì SXSH tại công ty mình. 

- Tư vấn kết hợp đào tạo: Trung tâm tổ chức một khoá 
đào tạo thuần tuý kỹ thuật dành cho các học viên 
được lựa chọn từ các công ty và làm việc cùng với đội 
SXSH của các công ty này. Trong quá trình đánh giá, 
cán bộ của Trung tâm hỗ trợ các thành viên đội SXSH 
xây dựng các cơ hội và giám sát kết quả thực hiện.  

- Tư vấn thuần tuý: Cán bộ Trung tâm đã cùng làm 
việc với đội SXSH của công ty để tìm ra các cơ hội cải 
thiện. Cán bộ Trung tâm trực tiếp tiến hành đo đạc và 
phân tích cần thiết. 

Tôi chưa thấy một cơ quan nào làm 
việc có hiệu quả như Trung tâm 
SXSVN. Thông qua chương trình, 
chúng tôi thậm chí đã thay đổi hệ 
thống quản lý của mình làm cho 
sản xuất trở nên hiệu quả hơn. 

Ông Hoàng Quốc Phán,  

Phó Tổng Giám đốc, Công ty Dệt Vĩnh Phú 

 
Làm việc với một công ty ngành hoàn tất sản 
phẩm kim loại 

 

Vẫn còn nhiều công ty đễ lãng phí tiền do không 
tái sử dụng nước ngưng 

 
 

Mục đích của đánh giá SXSH là giảm sử dụng 
nguyên liệu, tỷ lệ xử lý lại, và vì thế cải thiện hiệu 
quả sản xuất 

 
 

Trong suốt quá trình đánh giá yêu cầu có buổi họp khởi động và một 
loạt các buổi làm việc tiếp theo với cán bộ của công ty 
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Kết quả 

Thông qua hoạt động hỗ trợ cho các công ty, Trung tâm 
đã chứng minh khả năng ứng dụng SXSH cho các loại 
hình công nghiệp khác nhau. Tiềm năng tiết kiệm không 
phụ thuộc vào loại hình chủ sở hữu, ngành sản xuất hay 
quy mô của công ty, mà phụ thuộc vào nỗ lực của chính 
công ty đó. 

Năm 2003, kết quả từ 15 đánh giá SXSH đã kết thúc cho 
thấy rằng các công ty tham gia dễ dàng hoàn lại vốn đầu 
tư trong vòng 3-4 tháng thực hiện các giải pháp. Các 
công ty này thuộc các ngành giấy và bột giấy, dệt, vật 
liệu xây dựng, thực phẩm và hoàn tất sản phẩm kim loại. 
Đến cuối năm 2003, 33% của tổng số các giải pháp 
SXSH tìm ra đã được thực hiện và mang lại cho các công 
ty này những lợi ích sau: 

Tất cả những lợi ích kể trên đạt được chủ yếu nhờ các 
biện pháp giảm tiêu hao tại nguồn. Do thời gian thực hiện 
các giải pháp khá ngắn ngủi (trong vòng 1 năm) nên tiềm 
năng của SXSH chưa được minh chứng đầy đủ. Tuy 
nhiên, SXSH cũng đã cho thấy các ưu việt của mình.  

Một điều đáng chú ý là hầu hết các công ty vẫn tiếp tục 
duy trì SXSH như một phần trong công việc hàng ngày 
của họ, nhưng những thông tin về các lợi ích thu được 
không phải lúc nào cũng được công ty thông báo cho 
Trung tâm SXSVN. Tuy vậy, chúng tôi cũng rất vui mừng 
được biết rằng những công ty đã tham gia chương trình 
trình diễn và sản xuất ổn định vẫn sẽ duy trì SXSH và cân 
nhắc phương pháp luận SXSH trong các quyết định của 
mình. 

Bảng 3. Tổng quan về các lợi ích từ 15 đánh giá SXSH đã hoàn thành trong năm 2003 

Lợi ích về kỹ thuật Lợi ích về kinh tế 

Giảm tiêu thụ điện:  40,838 MWh  Tổng đầu tư: 650,000 USD 

Giảm tiêu thụ than: 19,113 tấn Tiết kiệm hàng năm: 2,435,000 USD 

Giảm tiêu thụ FO: 1, 951 tấn Lợi ích về môi trường 

Giảm tiêu thụ diesel: 64 tấn Giảm phát thải bụi 483 tấn 

Giảm tiêu thụ LPG: 74 tấn Giảm phát thải SO2  364 tấn 

Giảm tiêu thụ nước: 160,000 m3 Giảm phát thải CO2 70,846 tấn 

Giảm tiêu thụ nguyên liệu thô và 
hoá chất: 

787 tấn Giảm nước thải và chất thải rắn Theo lượng giảm tiêu thụ các 
đầu vào 

 

Nhờ chương trình SXSH, kết quả 
của đợt đánh giá giám sát đối với 
chứng chỉ ISO14001 trong năm 
nay là rất tích cực - chúng tôi đã 
được chứng nhận duy trì chứng chỉ 
này mà không có bất kỳ một lỗi 
không tuân thủ nào. 

Sau khoá đào tạo chuyên sâu, 
chúng tôi giờ đây đã hiểu rõ thế 
nào là SXSH và rất tích cực ứng 
dụng tiếp cận này trong công ty 
của mình. Các nỗ lực của chúng tôi 
đã được hoàn trả thoả đáng vào 
cuối năm. 

Bà Đặng Thanh Thuỳ, Trưởng Phòng Tổng 
hợp, Công ty Xuân Hoà. 

 
 

Đầu tư cho tụ bù là rất có lợi cho công ty 
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Phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức 

Mục đích của hoạt động này là nhằm tạo dựng nhận thức 
về khái niệm SXSH trong ngành công nghiệp, cơ quan 
nhà nước và các trường đại học. Tuy không có chỉ tiêu 
nào cho năm 2003, hoạt động này cũng vẫn thu được 
nhiều thành tựu. 

Thông tin đại chúng 

Trong năm 2003, có 2 phóng sự mới với độ dài 30 phút, 
“SXSH trong công nghiệp dệt” và “SXSH trong công 
nghiệp giấy và bột giấy”, đã được truyền hình trên kênh 
quốc gia VTV2 một vài lần. Cho tới nay, tất cả 3 phòng 
sự được phát sóng trên Truyền hình Việt nam, kể cả 
phòng sự “Giới thiệu về SXSH” năm 2002, đều đã có bản 
tiếng Việt và tiếng Anh. 

Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát một cuộc đàm thoại trực 
tuyến 30 phút về tình hình áp dụng SXSH. Một loạt các 
bài báo đã được đăng trên các báo. Năm nay cũng chứng 
kiến một sự thay đổi lớn của hoạt động phổ biến thông tin 
- đại diện của các cơ sở công nghiệp đã bắt đầu nói về 
các ưu việt của SXSH thay vì chúng chỉ được nhắc đến 
bởi Trung tâm SXSVN. 

Trong khuôn khổ một dự án của Cộng đồng châu Âu, 
Trung tâm SXSVN đã cùng với các đối tác châu Âu và 
Trung tâm SXS ấn Độ xây dựng một hộp công cụ thông 

tin trực tuyến dành cho ngành dệt. Trang web sẽ được 
hoàn chỉnh vào cuối năm 2004 tại địa chỉ www.e-
textile.org. 

Hội nghị chuyên đề nâng cao nhận thức 

Trong năm 2003, Trung tâm SXSVN đã tổ chức 9 hội 
nghị chuyên đề nâng cao nhận thức tại các tỉnh thành. 
Trong năm, việc giới thiệu khái niệm SXSH tới các cơ sở 
công nghiệp, đơn vị đào tạo và nghiên cứu cũng như các 
cơ quan nhà nước được thực hiện dưới hình thức kết hợp 
với các công cụ quản lý môi trường khác. 

Tính cả 1,150 đại biểu trong các năm từ 1999 đến 2002 
thì tới cuối năm 2003 đã có 1,406 lượt người tham dự các 
hội nghị chuyên đề nâng cao nhận thức do Trung tâm 
SXSVN tổ chức. 

 
Một hội nghị chuyên đề nâng cao nhận thức cho 
các doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các Khu 
công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

 
Một bài báo trong tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam 
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ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

Một khuôn khổ chính sách SXSH có hiệu quả sẽ là rất 
thiết yếu để thúc đẩy tiếp cận này trong công nghiệp. 
Trong khung chính sách này cần có sự hiện hữu không 
chỉ của các công cụ hành chính như cấp phép và thi hành 
luật pháp và các hướng dẫn, mà còn phải có các công cụ 
kinh tế như hệ thống phí và thuế đối với xả thải và một hệ 
thống định giá hợp lý đối với nguyên liệu thô và năng 
lượng.  

Trong năm 2003, Trung tâm đã hoạt động tích cực để 
đưa ra các khuyến nghị vào thảo luận với Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về vấn đề làm thế nào để thực thi Nghị 
định 67/CP về phí nước thải. Trung tâm cũng đóng góp ý 
kiến của mình cho hợp phần chính sách SXSH của dự án 
UNIDO “Giảm ô nhiễm công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, pha III”. 

Trung tâm đã hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh 
Hoà xây dựng kế hoạch hành động SXSH cho tỉnh nhà. 
Kế hoạch này đã được thông qua và hiện tại đang trong 
giai đoạn thực thi. 
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HỢP TÁC 

Ngoài quan hệ hợp tác chặt chẽ với đối tác Thuỵ Sĩ - 
Trường đại học Khoa học ứng dụng Basel - cùng UNIDO, 
UNEP và các Trung tâm SXS quốc gia trong mạng lưới, 
Trung tâm SXSVN cũng thiết lập, duy trì hợp tác và cung 
cấp dịch vụ tới:  

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

 Bộ Tài nguyên và Môi truờng / Cục Bảo 
vệ Môi trường; 

 Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 Bộ Thuỷ sản; 

 Các Tổng Công ty Công nghiệp của Việt 
Nam (Tổng Công ty Dệt May, Tổng Công 
ty Giấy...) và các doanh nghiệp; 

 Sở Môi trường và Tài nguyên của các 
tỉnh thành 

 Bộ Công nghiệp và Thủ công nghiệp Lào 

 Các dự án của Danida 

 Chương trình Môi trường Việt Nam 
Canada (VCEP); 

 Các tổ chức, chuyên gia quốc tế của 
châu á, châu Âu và Mỹ, ... 

Trung tâm chúng tôi rất quan tâm và sẵn sàng hợp tác 
với tất cả các dự án và cơ quan làm việc trong lĩnh vực 
môi trường nhằm mục đích cải thiện hoạt động môi trường 
của các cơ sở công nghiệp Việt Nam. 
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HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG  

Trung tâm SXSVN đã đạt được và thậm chí vượt mức tất 
cả các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2003. Trong năm 2003, 
định mức mới về môi trường đã được xây dựng dựa trên 
năng suất công việc của các cán bộ và chúng tôi tin rằng 
bộ định mức này sẽ phản ánh chính xác hơn so với định 
mức dựa trên nguồn lực.  

 

Bảng 4. Tổng quan về các chỉ tiêu môi trường và kết quả đạt được trong năm 2003 
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Giấy kg/công-tháng hàng quý giảm 1% từ 2,48 
kg/công-tháng, chủ yếu 
là xây dựng định mức 
mới dựa trên năng suất 
công việc 

giảm 61% 

dựa trên  năng suất: 1,48 
kg/công-tháng hữu ích 

 

Điện kwh/công-tháng hàng tháng giảm 1% từ 95,65 
kwh/công-tháng, chủ 
yếu là quan trắc 

giảm 33% 

dựa trên  năng suất: 
98,68 kWh/c«ng-th¸ng 
hữu ích 

Trung tâm 
chuyền đến 
văn phòng mới 

Phát thải 
CO2 do 
đi lại 

ton CO2/c«ng-
tháng 

hàng quý giảm 1% từ 0,26 
tấn/công-tháng, chủ 
yếu là xây dựng định 
mức mới dựa trên năng 
suất công việc 

Giảm 3,8% 

dựa trên  năng suất: 0,38 
tÊn/c«ng-th¸ng 

 

Bán giấy 
thải 

kg/công-tháng hàng quý giảm 1% từ 0,45 
kg/công-tháng, chủ yếu 
là xây dựng định mức 
mới dựa trên năng suất 
công việc 

giảm 2,2% 

dựa trên  năng suất: 0,68 
kgcông-tháng hữu ích 

 

Loại 
khác 

đơn vị 

 

 không có 86 kg bìa, 113 vỏ lon và 
chai nhựa, 6 ông mực 
(máy in và máy 
photocopy) 

 

§
ào

 tạ
o 

Giấy kg/người-ngày 
đào tạo 

hàng quý giảm 2% từ 0,21 
kg/người-ngày, chủ yếu 
là xây dựng định mức 
mới 

giảm 28% 

số liệu nên của 2003: 
0,19 kg/ng­êi-ngµy 

Tiếp tục 
chuyển từ in 
một mặt sang 
hai mặt 

Phát thải 
CO2 do 
đi lại 

kg CO2 từ học 
viên / người-ngày 
đào tạo 

hàng quý quan trắc đi lại của 
giảng viên và học viên 

6,64 kg/người-ngày Không bao 
gồm đi lại của 
gảng viên 
quốc tế 
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CÁC HOẠT ĐỘNG SXSH KHÁC Ở VIỆT NAM 

Ngoài các hoạt động do Trung tâm SXSVN trực tiếp thực 
hiện, một vài dự án khác có trọng tâm SXSH hoặc ít nhất 
có hợp phần về SXSH cũng đã khởi động hoặc được thiết 
kế trong năm 2002 tại Việt Nam.  

Trung tâm SXSVN đã và đang cố gắng phối hợp các hoạt 
động khác nhau này để thiết lập sự điều phối tối ưu nhất. 
SXSH sẽ chỉ có tác động đáng kể đến sự phát triển công 
nghiệp Việt Nam nếu có thể củng cố và duy trì các đầu 
vào khác nhau và gây dựng một sự điều phối có hiệu 
quả. 

 

Bảng 5. Danh sách các dự án SXSH được điều phối 
ở Việt Nam năm 2003 

Tên dự án Nội dung SXSH Nhà tài trợ Đối tác Địa điểm Thời gian 

Dự án Phát triển Đô thị và 
Công nghiệp Việt Trì 

Hợp phần SXSH DANIDA Sở Tài nguyên & 
Môi trường, Sở 
Khoa học & Công 
nghệPhú Thọ 

Tỉnh Phú Thọ 2002-2003 

Giảm thiểu ô nhiễm công 
nghiệp ở Tp. Hồ Chí Minh 
(pha III) 

Đánh giá SXSH; 
Tiếp tục hỗ trợ dự 
án trong các pha 
trước 

UNIDO/SIDA DONRE in HCMC Tp. Hồ Chí 
Minh 

2002-2003 

Quản lý ô nhiễm công nghiệp, 
VCEP II 

Đào tạo về SXSH 
và các dự án trình 
diễn tại 6 tỉnh 

CIDA VEPA 
DONRE Hải 
Phòng, Hà Nội, 
Bắc Ninh, Hải 
Dương, Đà Nẵng, 
Long An 

Trên cả nước 2002-2005 

Sản xuất sạch hơn - Tiết kiệm 
năng lượng 

Đào tạo và trình 
diễn kỹ thuật 
SXSH-TKNL  

UNEP/GEF Các công ty Trên cả nước 2002-2003 

Giảm thiểu phát thải khí nhà 
kính trong công nghiệp vùng 
châu á-Thái Bình Dương 
(GERIAP) 

Đào tạo SXSH-
TKNL và giảm 
phát thải khí nhà 
kính 

Thuỵ Điển 
/UNEP 

Các công ty Phía bắc Việt 
Nam 

2002-2004 
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ TRIỂN VỌNG 
 Việc chỉ tập trung hoạt động đào tạo chuyên sâu kết 

hợp đánh giá SXSH hàng năm vào 1 ngành sản xuất 
tỏ ra là một hướng đi thành công. 

 Các hội thảo phổ biến kinh nghiệm được phối hợp tổ 
chức với các khu công nghiệp và Tổng công ty công 
nghiệp nhà nước là phương thức rất hiệu quả để tiếp 
cận với các khách hàng. 

 Hoạt động của mạng lưới SXSH ở Việt Nam còn chưa 
hiệu quả. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ đang coi 
đối tác như một đối thủ cạnh tranh và không muốn 
chia sẻ và trao đổi bí quyết và kinh nghiệm. 

 Việc tìm ra nguồn tiền cho các dự án xin vay vốn khả 
thi vẫn còn khó khăn. 

 Trong 3 năm tới, Trung tâm SXSVN sẽ chú trọng các 
hoạt động kỹ thuật của mình chủ yếu vào 2 hoặc 3 
ngành công nghiệp, có thể là dệt và hoàn tất sản 
phẩm kim loại và ưu tiên còn lại chưa được xác định.  

 Các khoá đào tạo SXSH sẽ ngày càng chú trọng đến 
các công nghệ sản xuất tiến tiến cũng như các thiết bị 
và phương pháp kiểm soát quá trình. 

 Việc thu thập và đánh giá các định mức có hiệu quả 
sinh thái từ khắp nơi trên thế giới sẽ giúp chúng tôi 
minh chứng các tiềm năng của SXSH với các khách 
hàng. 

 Lĩnh vực năng lượng có thể được coi là điểm xuất phát 
hấp dẫn để phổ biến tiếp cận SXSH do khả năng tiết 
kiệm, hoàn vốn nhanh. 

 An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, cũng như các khía 
cạnh xã hội sẽ được lồng ghép nhiều hơn trong đánh 
giá SXSH và vì thế, cũng sẽ là 1 phần trong các khoá 
đào tạo của chúng tôi. Đối với các công ty có định 
hướng xuất khẩu, Trung tâm SXSVN sẽ có khả năng 
cung cấp một gói dịch vụ hấp dẫn. 

 Trung tâm SXSVN sẽ tập trung các hoạt động kỹ 
thuật của mình vào các dịch vụ chất lượng cao trong 
lĩnh vực quản lý thay đổi công nghệ, đánh giá mức tụt 
hậu về công nghệ, tái thiết dây chuyền sản xuất và 
chuyển giao công nghệ. Chỉ với những biện pháp tiên 
tiến như thế, các công ty mới có thể được hỗ trợ để 
nâng cao hiệu quả sản xuất và tính cạnh tranh trên thị 
trường toàn cầu. 

 Hợp tác với các tổ chức có trình độ chuyên môn tốt sẽ 
giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu lớn nói trên. 

 Việc áp dụng ISO 9001 và ISO 14001 tại Trung tâm 
đã tỏ ra là một công cụ quản lý tốt đối với các hoạt 
động của mình. Đồng thời, đây cũng là một công cụ 
đào tạo tuyệt với cho Trung tâm chúng tôi. 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 
CT Công nghệ sạch hơn 

DOST  Sở Khoa học và Công nghệ 

DONRE Sở Tài nguyên và Môi trường 

FHBB  Trường Đại học Khoa học ứng dụng 

Basel 

HTQLMT Hệ thống Quản lý Môi trường 

ĐHBKHN  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

INEST Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường 

MOET  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

MOF  Bộ Tài chính 

MOI   Bộ Công nghiệp  

MOST  Bộ Khoa học và Công nghệ 

MONRE Bộ Tài nguyên và Môi trường 

MPI Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

SDC  Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sĩ 

SECO  Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh 
tế 

Trung tâm SXSVN Trung tâm Sản xuất sạch Việt 
Nam 

UNEP  Chương trình Môi trường Liên hợp quốc 

UNIDO  Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp 
quốc 

VCCI  Phòng thương mại và công nghiệp việt 
nam 

VEPA  Cục Bảo vệ Môi trường 
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